ỦY BAN NHÂN DÂN 
              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   
Soá: 1831/QÑ-UBND

               Đồng Xoài, ngày 19 tháng 10 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu Trung 

tâm Hành chính huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/08/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1066/QĐ-UB ngày 13/05/2004 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu Trung tâm hành chính thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2384/QĐ-UB ngày 13/9/2004 của UBND tỉnh về việc thuận điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu Trung tâm Hành chính huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2555/QĐ-UB ngày 11/10/2004 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kích thước lộ giới QL13 và QL14 đoạn qua Trung tâm huyện lỵ Chơn Thành đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 83/1999/QĐ-UB ngày 26/4/1999;

Xét Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu Trung tâm Hành chính huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Bình Phước lập; 

Xét Tờ trình đề nghị số 699/TTr-SXD ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Trung tâm Hành chính huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2384/QĐ-UB ngày 13/9/2004. Cụ thể với các nội dung điều chỉnh như sau:

1. Về phạm vi và ranh giới quy hoạch:

Phạm vi và ranh giới quy hoạch thực hiện theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu Trung tâm Hành chính huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Bình Phước lập. 

2. Quy mô quy hoạch:

Điều chỉnh quy mô quy hoạch chi tiết từ 70 ha theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2384/QĐ-UB ngày 13/9/2004 thành 71,5 ha.

Cơ cấu sử dụng đất: 

- Đất ở: 





19,9 ha.

- Đất xây dựng công trình hành chính: 
18,6 ha.

- Đất Giáo dục:




  4,11 ha.

- Đất Y tế:





  1,98 ha.

- Đất giao thông:




19,27 ha.

- Đất cây xanh, TDTT:



  7,65 ha.

Tổng cộng: 




71,51 ha.


3. Phân khu chức năng: Được điều chỉnh, bổ sung như sau:

a) Đất xây dựng trụ sở cơ quan:

	Ký hiệu lô
	Chức năng
	Diện tích (ha)

	C1
	Huyện ủy
	1,74

	C2
	HÑND & UBND huyện
	1,74

	C3
	Hội trường
	0,76

	C4
	Khối vận
	1,096

	C5
	Trung tâm sinh hoạt chính trị
	1,096

	C6
	Viện Kiểm sát
	0,35

	C7
	Tòa án
	0,46

	C8
	Đài Truyền thanh
	0,67

	C9
	Công an huyện 
	4,16

	C10
	Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp 
	0,46

	C11
	Bưu điện
	0,55

	C12
	Phòng Giáo dục
	0,56

	C13
	Kho Bạc
	0,58

	C14
	Phòng Thống kê
	0,125

	C15
	Phòng Tài chính 
	0,27

	C16
	Thuế vụ
	0,27

	C17
	Đất dự phòng
	0,27

	C18
	Bảo hiểm
	0,27

	C19
	Điện lực
	0,54

	C20
	Trạm Bảo vệ Thực vật
	0,16

	C21
	Trạm Thú y
	0,16

	C22
	Trạm Khuyến nông
	0,16

	C23
	Phòng Hạ tầng - Kinh tế
	0,16

	C24
	Trung tâm dạy nghề
	0,27

	C25
	Phòng Thông tin Văn hóa
	0,28

	C26
	Đội Quản lý Thị trường
	0,27

	C27
	Chi nhánh Ngân hàng Chính sách
	0,123

	C28
	Chi nhánh Ngân hàng Công thương
	0,125

	C29
	Đội Thi hành án
	0,125

	C30
	Trung tâm Y tế Dự phòng
	0,45

	C31
	Đất dự phòng
	0,125

	C32
	Đất dự phòng
	0,123


b) Đất xây dựng công trình giáo dục:

- Trường trung học cơ sở: Cụm G1 - Diện tích 2,012 ha.

- Trường Phổ thông Trung học: Cụm G2 - Diện tích 2,012 ha.

c) Đất Trung tâm y tế: Cụm G3 - Diện tích 1,98 ha.

d) Đất cây xanh - TDTT: 

- Công viên tưởng niệm: Cụm X1 - Diện tích 1,21 ha.

- Công viên TDTT: Cụm X2 - Diện tích 3,3 ha.

- Công viên cây xanh: Gồm các cụm X3, X4, X5 - Tổng diện tích 3,14 ha.

e) Đất ở:

- Đất ở mật độ trung bình: Gồm các cụm có ký hiệu từ N1 đến N8 và từ cụm N10 đến N14.

- Đất ở mật độ thấp: Gồm các cụm có ký hiệu từ  N15 đến N22 và cụm N28, N29.

- Đất ở tái định cư: Gồm các cụm có ký hiệu: N9, N23, N24A, N24B, N25A, N25B, N26A, N26B, N27A và N27B.

* Quy mô diện tích và vị trí các lô đất thuộc các cụm nêu trên thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 960/UBND-SX ngày 12/5/2006 và được thể hiện cụ thể trên bản đồ quy hoạch chia lô do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Bình Phước lập. 

4. Hệ thống giao thông: Được điều chỉnh, bổ sung như sau:

a) QL.14 đoạn qua khu Trung tâm Hành chính huyện Chơn Thành có kích thước lộ giới là 46m theo đúng Quyết định số 2555/QĐ-UB ngày 11/10/2004 của UBND tỉnh.

b) Điều chỉnh kích thước lộ giới các đường: D1, D9 và N9 từ 21m theo quy hoạch khu Trung tâm Hành chính huyện Chơn Thành đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2384/QĐ-UB ngày 13/9/2004 thành 28m.

c) Điều chỉnh kích thước lộ giới đường N1 từ 23m theo quy hoạch khu Trung tâm Hành chính huyện Chơn Thành đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2384/QĐ-UB ngày 13/9/2004 thành 28m.

d) Điều chỉnh kích thước lộ giới đường N11 từ 21m theo quy hoạch khu Trung tâm Hành chính huyện Chơn Thành đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2384/QĐ-UB ngày 13/9/2004 thành 29m.

e) Bổ sung thêm hai tuyến đường giao thông có ký hiệu: N16, N17 và có kích thước lộ giới rộng 15m.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Giao UBND huyện Chơn Thành hoàn chỉnh hồ sơ đồ án quy hoạch và tổ chức công bố điều chỉnh quy hoạch để các tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan được biết thực hiện. 

2. Tiếp tục thực hiện công tác giải tỏa đền bù và tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt điều chỉnh, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

3. Các nội dung khác không nằm trong phạm vi điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo đúng Quyết định số 1066/QĐ-UB ngày 13/5/2004 và Quyết định số 2384/QĐ-UB ngày 13/9/2004 của UBND tỉnh.
Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Giao thông - Vận tải; Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành và địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

                                                                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

                                                                                CHỦ TỊCH

                                                                               Nguyễn Tấn Hưng                                                    
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